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Tri thức địa phương - Sự tiếp cận lý thuyết 

Trần Hồng Hạnh 

ri thức “địa phương”, “b°n địa” hay 

“truyền thỗng” thưộng được những ngưội l¯m 

công tác phát triển biết đến và xem xét để tìm 

kiếm các giải pháp cho các vấn đề về phát triển 

nông nghiệp và nông thôn. Các giải pháp được 

đề cập đôi khi không ăn khớp với tri thức của 

người dân vốn có thể gợi ý những sự lựa chọn tốt 

hơn cho một dự án phát triển. Như một minh 

chứng cụ thể cho điều này, nhằm xoá đói giảm 

nghèo, đảm bảo an toàn lương thực và cải thiện 

mức sống của người dân, đặc biệt là các dân tộc 

thiểu số ở các vùng miền núi, nhiều chính sách 

và dự án phát triển đã được thực hiện tại nhiều 

nước thuộc thế giới thứ ba. Bên cạnh những 

thành công đáng kể, nhiều dự án phát triển đã bị 

thất bại hoặc không đạt hiệu quả cao. Có nhiều 

nguyên nhân, cả về mặt khách quan lẫn chủ quan 

của sự việc này; trong đó, việc bỏ qua các tri 

thức địa phương (TTĐP) của người dân trong 

thiết kế và thực hiện các dự án phát triển là một 

trong các nguyên nhân quan trọng.        

Theo WCED (1978), hậu quả của việc bỏ qua 

hoặc nhìn nhận sai lệch TTĐP của cư dân địa 

phương và sự tham dự của họ vào các dự án 

nghiên cứu và phát triển khiến cho một số kế 

hoạch vĩ mô của quốc gia thường thất bại trong 

quá trình thực hiện và quản lý ở cấp địa phương. 

Những phát triển dựa trên các kế hoạch được xây 

dựng mà không có sự tham dự đã gây ra một sức 

ép lớn về đất đai, nước, rừng và các nguồn tài 

nguyên khác trên hành tinh của chúng ta. Tình 

trạng này đã làm tăng sự nghèo đói và suy thoái 

môi trường (Hoàng Xuân Tý. 1998: 27). Tương 

tự như vậy, Jamieson, Lê Trọng Cúc, và Rambo 

(1998) cũng chỉ ra rằng TTĐP thường bị tảng lờ 

khi xây dựng các dự án phát triển. Những người 

lập kế hoạch và các kỹ thuật viên có xu hướng 

tập trung nhiều hơn vào các công nghệ hiện đại, 

vốn thường được đưa vào từ nơi khác, hơn là các 

TTĐP, vỗn bị coi l¯ “cồ xưa”. C²c chuyên gia v¯ 

những người lập kế hoạch thường không bao giờ 

hỏi ý kiến của người dân địa phương khi lập dự 

án. Kết quả là một vài dự án đã bị thất bại (chẳng 

hạn như phát triển việc trồng cây quế ở vùng núi 

cao của tỉnh Quảng Ngãi, trồng cây hồi ở tỉnh 

Lạng Sơn, hay trồng cây lúa cho năng suất cao ở 

một số vùng Tây Nguyên...). May thay, trong 

những năm gần đây, các kết quả phủ xanh đã 

được cải thiện do hầu hết đất rừng đã được cấp 

cho người nông dân - những người biết rõ loại 

cây bản địa nào nên được trồng trong điều kiện 

nào (Jamieson, Lê Trọng Cúc, và Rambo. 1998: 

14). 

Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở nhiều nước 

đang phát triển khác thuộc châu á và châu Phi. 

Louise (1996) chỉ ra rằng công nghệ mới và cuộc 

cách mạng xanh được áp dụng ở nhiều nước đã 

dẫn đến suy thoái môi trường và kinh tế. Cách 

tiếp cận khoa học và công nghệ phương Tây 

không đủ để đáp ứng những quan niệm đa dạng 

và phức tạp của người dân cũng như các thách 

thức hiện nay về kinh tế - xã hội, chính trị, và 

môi trường mà chúng ta đang phải đương đầu 

(Hoàng Xuân Tý. 1998: 26). Trong một nghiên 

cứu của Richards tại Tây Phi, ông nhận xét rằng 

phần lớn các nghiên cứu khoa học về trồng trọt 

đã được tiến hành tại các vùng ôn đới, và tri thức 

này đôi khi đã chứng tỏ một sự chỉ dẫn tồi, hoặc 

lầm đường, về các khó khăn mà những người 

nông dân ở vùng nhiệt đới phải đối mặt. Các kỹ 

thuật của người nông dân Tây Phi trong một thời 

gian dài không được coi trọng. Chúng bị coi là 

đặc biệt “cồ xưa” v¯ “nguyên thuỷ” vì hó hướng 

đến việc đồng hành với sự đa dạng tự nhiên, hơn 

là gạt bỏ sự đa dạng này sang một bên. Theo 

ông, mỗi vùng có một đặc điểm sinh thái riêng. 

Vì vậy, không thể áp đặt một cách máy móc các 

nghiên cứu của vùng này lên một vùng khác có 

các điều kiện tự nhiên, môi trường và xã hội 

khác với nó (Richards. 1989: 41-42). Việc quay 

lại với kinh nghiệm và phương thức sản xuất 

truyền thống của cư dân ở Bangladesh sau một 

thời gian dài ứng dụng công nghệ hiện đại và 

cách mạng xanh là một minh chứng đầy sức 

thuyết phục về tác động tiêu cực của công nghệ 

hiện đại phương Tây (xem thêm: Akhter. 2001).   

Như vậy, trước khi công nghệ phương Tây 

được áp dụng ở nhiều nước đang phát triển, cư 
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dân địa phương đã có các cách riêng để sản xuất 

lương thực, quản lý cuộc sống thường ngày và 

bảo vệ môi trường. Việc nhận diện TTĐP và vai 

trò của nó trong đời sống của người dân vẫn luôn 

là một chủ đề nghiên cứu của nhân học. Câu hỏi 

liệu người dân quan niệm thế nào về thế giới và 

hành động ra sao trong mối liên hệ đến tri thức 

của họ cũng vì vậy được đặt ra. Cũng trong quá 

trình nghiên cứu vấn đề này, đã có rất nhiều quan 

niệm khác nhau về hệ tri thức của người dân, bao 

gọm tri thức "b°n địa“, "truyền thỗng“ v¯ "địa 

phương“, v¯ việc sử dụng chồng chéo các khái 

niệm này. Bài viết này có thể được coi là sự tổng 

hợp bước đầu các nghiên cứu liên quan đến việc 

nhận diện hệ thống tri thức của người dân và 

cách tiếp cận nó trong các nghiên cứu phát triển.   

1. Khái niệm tri thức địa phương 

Tri thức địa phương được xác định là các hệ 

thống phân loại nền tảng về mặt trí tuệ lẫn khoa 

hóc, v¯ l¯ “sự lôgic của thực tế” (Lévis-Strauss. 

1969, 1979); sự hiểu biết thông thường - một 

khung suy nghĩ đặc biệt và khác nhau qua từng 

vùng (Geertz. 1975, 1983, 1993); các cách thức 

suy nghĩ và thực hành một cách lôgic (Evans-

Pritchard. 1963); các hệ thống kiến thức và thực 

hành được phát triển qua các thế hệ, trong sự độc 

nhất về một lĩnh vực cụ thể tới một nền văn hoá 

hay một xã hội riêng biệt, và là nền tảng thông 

tin của một xã hội (Warren, 1989; 1995). 

Quan tâm về nông nghiệp và cách thức người 

dân thực hành nông nghiệp, một số học giả đã 

xem xét TTĐP chủ yếu dưới khía cạnh của lĩnh 

vực này. Vì vậy, các khái niệm về TTĐP mà họ 

đưa ra thường liên quan chặt chẽ đến sản xuất 

nông nghiệp của người nông dân. Richards định 

nghĩa TTĐP là một sự ám chỉ về sức mạnh sản 

xuất của người nông dân trong một bối cảnh nhất 

định (Richards. 1985). Poltanee nhận xét rằng 

“sự thực h¯nh v¯ c²c kiến thức của c²c nông dân 

quan hệ chặt chẽ với hệ thống nông nghiệp địa 

phương, được coi là quý giá, có lý và phù hợp 

nhất với hoàn cảnh sống của họ...Các kiến thức 

bản địa của họ đã cung cấp cho họ một sự phong 

phú về các thông tin vô cùng quý giá và có sức 

s²ng t³o” (Poltanee. 1992). Bên c³nh đó, trong 

các ấn phẩm mô tả dân tộc học Việt Nam được 

xuất bản chủ yếu trong những năm 1970 và 

1980, TTĐP được nhắc đến như c²c “phong tục 

tập qu²n”. Đây cũng l¯ mốt trong hai sự phân 

loại chính về TTĐP của Ambler (1996). Theo 

ông, loại đầu tiên có thể được gói l¯ “kiến thức 

về kỹ thuật”, v¯ lo³i thứ hai liên quan đến “luật 

tục”, “phong tục”, hoặc “thõi quen”. C²c kiến 

thức về kỹ thuật của những người sống ở vùng 

cao liên quan đến các hiểu biết chi tiết về độ ẩm 

của một địa phương, triển vọng tự nhiên về đất 

đai, kỹ thuật trồng trọt, sự lựa chọn hạt giống, 

kiến thức về các loại thực, động vật khác nhau. 

Trong khi đõ, “phong tục” v¯ “thõi quen” cũng 

có thể xác nhận các luật tục, chẳng hạn như 

nguồn nước nào có thể được sử dụng làm nước 

tưới cho đất trồng trọt, ai được phép khai thác 

khu rừng nào, có bao nhiêu con trâu, bò được 

phép gặm cỏ ở một bãi cỏ tư, và kỹ thuật trồng 

trọt nào sẽ được chấp nhận (Ambler. 1996: 36-

37, 39). 

Trong một ý nghĩa hẹp hơn, TTĐP được đề 

cập đến với tư cách là kiến thức đại chúng và 

kiến thức dân gian (Brush. 1996: 4), hay một nền 

văn hoá dân gian (Ngô Đức Thịnh. 1995). Theo 

tác giả Ngô Đức Thịnh, tri thức dân gian, một tri 

thức phi trường học là một tổng hoà các kinh 

nghiệm được loài người tích luỹ qua quá trình 

hoạt động lâu dài nhằm thích nghi và thay đổi 

cùng với môi trường tự nhiên và xã hội theo cách 

có thể đem lại cho họ các lợi ích vật chất và tinh 

thần. Kho tàng tri thức này đã tồn tại và phát 

triển không phải qua sự học hỏi sách vở, mà chủ 

yếu thông qua sự truyền đạt trực tiếp, qua trí nhớ, 

các thành ngữ, châm ngôn, tục ngữ và thông qua 

sự tác động qua lại trong lao động hàng ngày và 

các hoạt động mang tính nghề nghiệp khác của 

các ngư dân, nông dân, người chăn nuôi và thợ 

thủ công...(Ngô Đức Thịnh. 1995). Nguyễn Văn 

Trường cho rằng TTĐP bắt nguồn từ các kinh 

nghiệm của người dân để cố gắng sinh tồn trong 

một hệ thống sinh thái không bền vững, buộc 

phải sửa đổi và phát triển hơn nữa. 

Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới (WIPO) cũng 

đặt tri thức bản địa (TTBĐ) và văn hoá dân gian 

(VHDG) trong phạm vi trực thuộc của TTĐP và 

TTĐP được coi là một bộ phận của di sản. Theo 

WIPO, TTĐP cũng được hiểu là có mối quan hệ 

gần gũi với thuật ngữ chung về sự kế thừa, bộc lộ 

diện mạo của VHDG. Những điều này cũng được 
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hiểu là các cách thức diễn đạt văn hoá vốn phản 

ánh các khái niệm văn hoá của một cộng đồng 

(WIPO. 2000: 26). WIPO đề cập tiếp rằng, các 

hệ thống kiến thức, bao gồm tất cả các loại kiến 

thức khoa học, các kiến thức về nông nghiệp, 

công nghệ và sinh thái, được xác định là một 

trong các động sản văn hoá - điều này cũng đồng 

nghĩa với một khía cạnh của di sản văn hoá 

(2000: 27). Việc coi tri thức là một khía cạnh của 

văn hoá cũng được tổ chức UNESCO thừa nhận 

khi tổ chức này nhận diện khái niệm văn hoá. 

Khái niệm về TTĐP, TTBĐ hay tri thức 

truyền thống (TTTT) thường được sử dụng đổi 

lẫn cho nhau. Trong một nghiên cứu về các khái 

niệm và vai trò của TTBĐ, Hoàng Xuân Tý đã 

đồng nhất khái niệm của ba hệ tri thức này 

(1998: 11). Tuy nhiên, trên thực tế, có chút khác 

biệt giữa chúng. Trong một nghiên cứu của 

Mugabe (1998), ông đã chỉ ra sự khác nhau giữa 

TTBĐ v¯ TTTT. Theo ông, “TTBĐ l¯ tri thức 

được duy trì và sử dụng bởi một nhóm người 

dân, những người tự nhận là người bản xứ của 

một địa phương dựa trên cơ sở kết hợp sự khác 

nhau về văn hoá và sự chiếm giữ lãnh thổ trước 

tiên liên quan tới số dân mới di cư đến trong một 

thời gian gần đây, với sự khác biệt của chính bộ 

phận này và nền văn hoá có ảnh hưởng lớn. 

TTTT, mặt khác, là tri thức được duy trì bởi các 

thành viên của một nền văn hoá khác biệt 

và/hoặc đôi khi đạt được bằng cách hướng đặc 

biệt tới nền văn hoá đó và liên quan đến chính 

nền văn hoá và môi trường địa phương mà nó tồn 

t³i”. Ông kết luận r´ng “TTBĐ ăn khớp rỏ r¯ng 

với sự phân loại TTTT, nhưng truyền thống 

không tự đống l¯ b°n địa”. Vì vậy, TTBĐ đương 

nhiên là TTTT, nhưng TTTT không nghiễm 

nhiên là TTBĐ. Do đó, TTTT là tổng hợp tất cả 

các kiến thức và thực hành, dù là hiện hữu hay 

tiềm ẩn, được sử dụng để giải quyết các nhân tố 

kinh tế - xã hội và sinh thái của cuộc sống 

(Mugabe. 1998: 4). Keyes gợi ý rằng các hệ 

thống TTBĐ đã tạo ra suy nghĩ thực hành. Suy 

nghĩ thực hành nghĩa là cách con người phát 

triển các ý tưởng, quan niệm và quan điểm nhằm 

thực hiện các hoạt động thường ngày của họ. 

Chính suy nghĩ thực hành có sự thúc đẩy trong 

nhu cầu cấp bách của cuộc sống để sản xuất 

lương thực...(Keyes. 1999: 1-2). Như vậy, để 

nhận biết thế nào là TTBĐ và TTTT thì đầu tiên 

phải xác định người sở hữu nguồn tri thức đó là 

“b°n địa” hay “truyền thỗng”. Đây l³i l¯ mốt vấn 

đề khá phức tạp của các nhà khoa học nghiên 

cứu về dân cư, dân số và dân tộc. Bên cạnh đó, 

các tiêu chí, trong đó có các tiêu chí về thời gian, 

để x²c định tính “b°n địa” hay “truyền thỗng”, 

v¯ rống hơn l¯ “địa phương” cũng cần được đặt 

ra. Vấn đề cư dân “b°n địa”, “truyền thỗng”, hay 

“địa phương” sẽ được đề cập trong phần tiếp sau 

của bài viết này bàn về mối quan hệ giữa tri thức 

và người dân. 

Trong nổ lực phân biệt giữa tri thức “b°n địa” 

v¯ “địa phương”, Laungaramsri trình b¯y r´ng, 

TTBĐ thường liên quan đến TTTT. Vì vậy, cô đã 

không phân biệt rõ ràng giữa TTBĐ và TTTT. 

Chúng dường như được coi là đồng nghĩa với 

nhau. Trong khi đó, TTĐP được xác định là tri 

thức, bao gồm cả kiến thức hiện đại, mà người 

dân ứng dụng và sau đó thích nghi với thế giới 

hiện đại của họ. Trong nghiên cứu của cô, TTĐP 

bao gồm cả các kiến thức chung (thông thường) 

và những kiến thức riêng bởi nó gồm sự tương 

t²c giữa d³ng tri thức “dân tốc” v¯ “hiện đ³i” 

(Laungaramsri. 2001: 6-7). Định nghĩa TTĐP 

của Laungaramsri dường như trùng hợp với định 

nghĩa TTTT của Correa. Theo Correa, TTTT bao 

gồm những thông tin về các kiểu loại và các chức 

năng khác nhau được phát triển trong quá khứ và 

tiếp tục được cải thiện và thích nghi. Nó có thể 

được thể hiện dưới dạng thành văn và không 

thành văn. Nó cũng có thể có giá trị thương mại 

tuỳ theo triển vọng và tính thông dụng của nó 

(Correa. 2001: 4). Đặc tính truyền khẩu của loại 

tri thức này cũng được Agrawal nói đến trong 

nghiên cứu của ông (1995: 418). Tóm lại, có thể 

thấy rằng luôn luôn có sự chuyển đổi từ TTBĐ 

sang TTTT, rồi đến TTĐP. 

Tình trạng sử dụng chồng chéo các khái niệm 

tri thức “b°n địa”, “truyền thỗng” hay “địa 

phương” l¯ kh² phồ biến v¯ dễ hiểu. Mugabe, 

trong nghiên cứu của mình, cũng đề cập đến sự 

nỗ lực của các nhà nghiên cứu để phân biệt sự 

khác nhau giữa các hệ tri thức này, nhưng kết 

quả là vẫn chưa có sự thống nhất về định nghĩa 

chúng. Ông viết: “®± cõ rất nhiều nổ lực kh²c 

nhau để xác định quan niệm về TTTT, TTBĐ, và 

cư dân bản địa, nhưng trong một chừng mực nhất 



Trần Hồng Hạnh 

 

26 

định thì vẫn chưa có một định nghĩa nào được 

to¯n cầu chấp nhận”. Ông cũng nhận thấy, mổi 

người đều có một định nghĩa riêng của mình tuỳ 

thuộc vào sự tin tưởng vào trí tuệ và mối quan 

tâm nghề nghiệp của chính người đó (Mugabe. 

1998). Tán thành những khó khăn và sự khác 

biệt trong việc định nghĩa các hệ thống tri thức 

n¯y, WIPO cho r´ng “c²c thuật ngữ l¯ không 

trung lập, và sự lựa chọn một thuật ngữ là không 

tuỳ tiện mà cũng không hoàn toàn xác đáng. Sự 

lựa chọn thuật ngữ có thể được coi như sự gửi đi 

các thông tin hoặc các đánh giá nào đó, ngay cả 

khi điều n¯y không cõ chủ ý” (WIPO. 2002). 

Tri thức của người dân khác tri thức chính 

quy và tri thức chuyên gia vốn được nhận diện là 

sự tiến bộ và uyên thâm của khoa học, chuyên 

nghiệp và tri thức của các xã hội phương Tây và 

phi phương Tây (Brush. 1996: 4). Hoàng Xuân 

Tý cũng đồng suy nghĩ với Brush. Ông cho rằng 

tri thức hàn lâm chủ yếu được các nhà khoa học 

sáng tạo ra, được sách hệ thống hoá và chuyển 

giao. Trong khi đó, tri thức của các cộng đồng 

người dân bản xứ được tạo dựng trực tiếp từ quá 

trình lao động của cư dân. Nó dần dần được hoàn 

thiện và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ 

khác thông qua sự truyền miệng trong gia đình, 

làng xóm hoặc thông qua tục ngữ, sử thi và các 

luật tục...(Hoàng Xuân Tý. 1998: 12). Có người 

còn cho rằng, nó hình th¯nh qua sự “dò dẫm 

trong đêm tỗi”, chứ không qua sự tr°i nghiệm cõ 

hệ thống (Lê Trọng Cúc. 1995: 20; 1996: 27), 

hoặc thông qua sự mã hoá của ngôn ngữ nói (chứ 

không phải thành ngôn ngữ văn bản và sử dụng 

bộ máy giác quan (đặc biệt là dạng hình) (Elwert 

và Séhouéto. 1999: 238). 

Trong các tài liệu, tri thức của người dân 

nông thôn (hay TTĐP) được suy xét theo ba cách 

tương ph°n. Thứ nhất, tri thức n¯y bị coi l¯ “l³c 

hậu”, “phi khoa hóc”, v¯ “sai”... Nghiên cứu 

chính quy và lớp đại học mở rộng1 nên “đ¯o t³o”, 

“hướng dẫn” v¯ thay đồi c²c chiến lược s°n xuất 

và nguồn sống của người dân vùng nông thôn, 

nh´m “ph²t triển” v¯ “hiện đ³i ho²” hó. Thứ hai, 

tri thức này là một nguồn quý giá và ít được sử 

dụng, cần được nghiên cứu sâu v¯ rống, v¯ “kết 

hợp chặt chẽ với nghiên cứu chính quy và sự thực 

                                                      
1 Cũng có thể bao gồm các khoá học buổi tối. 

hiện lớp mở rộng nhằm làm cho các chiến lược 

ph²t triển nông nghiệp v¯ nông thôn “bền vững” 

hơn. Thứ ba, tri thức này không phải là khoa học 

phương Tây - vỗn được xem l¯ “c²c phần cỗt” 

hay “những thân chính” duy nhất của tri thức. 

Thay vào đó, chúng đại diện cho các khoa học 

luận đa chiều tương phản, được sản sinh trong 

các khung cảnh sinh thái - nông nghiệp, văn hoá 

- xã hội, kinh tế - chính trị cụ thể. Sự tương tác 

của tri thức của người nông dân nông thôn khiến 

cho nghiên cứu hiện thời và thực hành mở rộng 

buộc phải chỉ ra các vấn đề cơ bản về năng lực và 

nhu cầu trong phát triển (Scoones và Thompson. 

1994: 17-18). 

Hiển nhiên là tri thức của người dân địa 

phương hoặc cư dân truyền thống hay cư dân bản 

địa có một vài hạn chế. Hội thảo IDS2 (1989: 37) 

đã tập hợp các hạn chế của TTBĐ trong một mô 

tả dưới đây:  

- TTBĐ và khả năng đổi mới được phân bổ 

không đồng đều trong các cộng đồng. 

- Khả năng tạo ra, thực hiện và trao truyền 

TTBĐ của các cá nhân rất khác nhau. 

- Các nhóm xã hội và sự phân tầng về kinh 

tế tác động đến loại hình và quy mô của TTBĐ 

trong các xã hội nông thôn (chẳng hạn, nhìn 

chung các cá nhân giàu có hơn có thể đổi mới 

nhiều hơn, những người nghèo hơn thì buộc phải 

đổi mới bởi nghèo đói (Swift. 1979). 

- Việc chuyển tải và sử dụng thông tin đôi 

khi bị cưỡng ép và mắc lỗi nghiêng về nơi mà nó 

buộc phải được lưu hành bằng lời và được những 

người đứng đầu việc thực hành lưu giữ lại. 

- Nơi phát huy sự mở mang kiến thức từ 

TTBĐ “thuần tuý” ®± bị h³n chế bời những thứ 

có thể được thực hiện bằng tiền vốn kỹ thuật 

chung, các nguồn nguyên liệu và gen của địa 

phương, cộng thêm tất cả những gì chợt nảy sinh. 

- Nhiều khả năng về gen không được tận 

dụng trong hệ thống không chính thức, chẳng 

hạn như sự lai tạo giống cây trồng tự thụ phấn ở 

những nơi cần đến các kỹ thuật gây giống cây 

trồng đặc biệt. 

                                                      
2 IDS: Viện Nghiên cứu Phát triển, Đại học Sussex, 
Brighton, East Sussex, BN1 9RE, Anh. 
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- Cuối cùng là TTBĐ có thể bị phá vỡ khi 

người dân phải đối mặt với một cuộc khủng 

hoảng về môi trường hoặc sự can thiệp bên ngoài 

(Farrington và Martin. 1987). 

Ngoài ra, những hạn chế khác của TTBĐ 

cũng được Hoàng Xuân Tý (1998) đề cập đến 

trong các nghiên cứu của ông về hệ thống tri 

thức này. Theo ông, một hạn chế khác của TTBĐ 

là: do đặc tính địa phương của TTBĐ cao  nên 

khó phổ biến một cách rộng rãi TTBĐ của vùng 

này sang vùng khác. Đồng suy nghĩ về hạn chế 

cuối cùng của TTBĐ mà hội thảo IDS đưa ra, 

ông cho rằng nhiều TTBĐ không còn phù hợp 

với tình hình xã hội hiện thời và môi trường thay 

đổi hiện nay (Hoàng Xuân Tý. 1998: 25). Có lẽ 

vì vậy mà tri thức của người dân luôn luôn động, 

chuyển đổi và thích nghi với điều kiện môi 

trường và xã hội thay đổi. Để rồi dần dần, trong 

quá trình tiếp xúc với các nguồn tri thức khác từ 

bên ngoài vào, TTBĐ đã phát triển thành TTTT, 

và xa hơn nữa là TTĐP. 

Sự mâu thuẫn giữa hai hệ tri thức “địa 

phương” v¯ “hiện đ³i”, không ngăn c°n tính làng 

lẻo và thẩm thấu của ranh giới tri thức và văn hoá 

bởi vì cả hai hệ tri thức này đều chứa đựng các 

phần có thể chấp nhận được của một hệ thống 

khác. Vì vậy, TTĐP với tư cách là sự hiểu biết 

thông thường được xem như một hệ thống văn 

hoá (Geertz. 1983), hoặc các nền văn hoá truyền 

thống (Lê Trọng Cúc. 1996: 21). Tương tự như 

vậy, Trần Bình cũng chỉ ra rằng tri thức về các 

hoạt động kinh tế được coi như một phần của các 

hệ thống văn hoá của các dân tộc. Do sống ở các 

môi trường địa phương khác nhau nên mỗi dân 

tộc có ứng xử riêng để tồn tại và phát triển. Thậm 

chí, mặc dù họ chia sẻ cùng một môi trường sống 

nhưng mỗi dân tộc lại có cách nghĩ và hành động 

riêng (Trần Bình. 2001: 6). 

Chính nhờ việc coi TTBĐ là tri thức văn hoá 

nên các TTBĐ về khía cạnh kỹ thuật đã trở thành 

các tri thức của người dân nông thôn (hay 

TTĐP). Theo Richards (1985, 1986), Moock và 

Rhoades (1992), tri thức văn hoá đã sản sinh và 

tái sinh ra sự hiểu biết lẫn nhau và đặc tính 

chung của các thành viên của một cộng đồng 

nông nghiệp, nơi các kỹ thuật địa phương, các kỹ 

năng và các năng lực được kết nối chặt chẽ với 

các kiến thức phi kỹ thuật (chẳng hạn như các 

nhân tố văn hoá, sinh thái học và xã hội học) 

(Scoones và Thompson. 1994: 18).  

Một câu hỏi quan trọng được hội thảo IDS đặt 

ra là làm thế nào để giải quyết TTBĐ vốn dường 

như nhuốm vẻ thần thoại và mê tín dị đoan. Mặc 

dù các nhà khoa học có thể lưu tâm đến sự can 

thiệp của người nông dân, chẳng hạn như cái 

cuốc được thay đổi đã tiết kiệm sức lao động, 

nhưng họ có thể chế nhạo một ý kiến cho rằng 

mặt trăng ảnh hưởng đến sự thay đổi của cây cối 

hoặc sự phun có thể khuyến khích cây ra quả bởi 

vì những điều này hoàn toàn không có ý nghĩa 

đối với họ. Thậm chí những ý kiến như vậy còn 

tiếp sức cho các nhà khoa học gạt bỏ TTĐP - bị 

coi như là một thứ vô dụng (Hội thảo IDS. 1989: 

36). Sở dĩ có điều đó vì họ thường chỉ dựa vào 

các kết quả nghiên cứu khoa học của nhân loại. 

Một điều đặc biệt khác nữa là họ nhìn nhận các ý 

tưởng của người dân với tư cách là một người 

ngoài cuộc hoàn toàn. Họ ít hoặc thậm chí không 

quan tâm đến đời sống tâm linh, các cách tính 

thời gian và phán đoán thời tiết (một khía cạnh 

của văn hoá dân tộc) của cư dân mà họ tiếp xúc 

hay nghiên cứu. Do đó, việc họ không thể chấp 

nhận các lý giải của người dân là điều đương 

nhiên. Tuy nhiên, cần thấy rằng, người dân vốn 

từ lâu đã sống trong cộng đồng của họ, trong 

những môi trường sống của họ. Để tồn tại, họ đã 

ứng dụng các kinh nghiệm mà họ tích luỹ được 

vào cuộc sống hàng ngày và sản xuất. Bên cạnh 

đó, niềm tin vào thần linh nhiều khi giúp họ vượt 

qua rất nhiều khó khăn trong cuộc sống. Điều 

này cũng dề hiểu vì nền kinh tế của họ chủ yếu 

dựa vào nông nghiệp - vốn trước đây phụ thuộc 

hoàn toàn vào thiên nhiên, và hiện nay cũng vẫn 

phụ thuộc rất nhiều vào nó. Do đó, các kinh 

nghiệm phán đoán thời tiết để tiến hành sản xuất 

được sử dụng khá phổ biến ở nhiều dân tộc có 

truyền thống nông nghiệp từ lâu đời 

(Malinowski. 1935; Nông Trung. 1971; Lý Hành 

Sơn. 1999... ). Bên cạnh đó, hệ tư tưởng và tín 

ngưỡng cũng góp phần cấu thành nên và tác 

động đến các đặc tính của TTTT của người dân 

(Ahmed. 1994: 13). Điều này trùng hợp với nhận 

định của Rouse khi ông bàn đến một trong các 

đặc tính của TTTT rằng nó không nhất thiết vận 

hành theo vũ trụ luận của khoa học phương Tây 

(Rouse. 1999). 
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Đối lập với các ý tưởng mang tính chế nhạo 

hệ thống tri thức của người dân, Nguyễn Văn 

Trường (1994) cho rằng sự chỉ trích và gièm pha 

các TTĐP đã bộc lộ sự thiếu hiểu biết về nền 

tảng khoa học, kinh tế - xã hội và sinh thái của 

một cách sống, và sự nông cạn cả về tinh thần 

lẫn trí tuệ. Tác giả Hoàng Xuân Tý thì cho rằng, 

về b°n chất, “không cõ kiến thức n¯o tọi”. Vấn 

đề là làm thế nào để sử dụng nó cho phù hợp. 

Kiến thức bản địa không mâu thuẫn với kiến thức 

hiện đại mà chúng bổ sung cho nhau nhằm đạt 

đến một sự bền vững tốt đẹp hơn thay vì áp dụng 

một cách máy móc tất cả những gì từ bên ngoài 

vào (Hoàng Xuân Tý. 1998: 33). Tương tự như 

vậy, việc sử dụng TTTT cũng có mối quan hệ với 

các thuyết quản lý hiện đại đang cố gắng khuyến 

khích tính mềm dẻo và linh động. Các nguyên 

tắc quản lý hiện đại, như với các thực hành nông 

nghiệp địa phương, đã kết hợp vai trò của các 

chuyên gia và người dân sở tại (Marsden. 1994: 

56). 

Dựa trên những phân tích về sự khác nhau 

giữa tri thức “địa phương”, “truyền thỗng”, v¯ 

“b°n địa”, tôi thể hiện sự t²c đống qua l³i của ba 

hệ thống tri thức này và mối quan hệ của chúng 

với tri thức hiện đại bằng một hình vẽ dưới đây. 

Tuy nhiên, tuỳ từng cộng đồng dân cư nông thôn 

mà mức độ ảnh hưởng của các hệ thống này có 

thể rõ ràng, mạnh mẽ và đáng chú ý hay không. 

Hệ thống tri thức 

                                                  

        

 

 

 

 

 

  

Tóm lại, TTĐP được hiểu là các kiến thức, 

bao gồm cả TTBĐ và TTTT, đã được cư dân 

sống tại một địa bàn cụ thể tích luỹ, chọn lọc và 

trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác, và 

chịu sự tác động của kiến thức mới hay hiện đại. 

Để thích ứng với môi trường chuyển đổi, cả về 

mặt tự nhiên, kinh tế - xã hội, và chính trị, người 

dân đã tích luỹ những kiến thức vốn có từ lâu đời 

kết hợp với việc áp dụng các kiến thức hiện đại 

vào cuộc sống thường ngày của họ. Dần dần, 

thông qua sự kết hợp này, các kiến thức mới 

cũng được người dân địa phương hoá cho phù 

hợp với điều kiện môi trường sống của họ và trở 

thành các kinh nghiệm của họ.  Do đó, tri thức 

của người dân nông thôn luôn ở trạng thái động, 

thay đổi thông qua sự sáng tạo và đổi mới của 

người dân địa phương cũng như trong mối liên 

hệ với các hệ thống tri thức khác. Như là một 

minh chứng đầy tính thuyết phục về đặc tính 

“đống” của TTĐP, các cư dân của nhiều vùng 

cao đã thay đổi phần nào cách nghĩ và hành động 

của họ nhằm đạt đến một cuộc sống tốt đẹp hơn. 

2. Tri thức địa phương và cư dân địa phương  

Trên nguyên tắc, Mugabe gợi ý tri thức của 

người dân có thể thay đổi đặc tính của nó khi 

nhu cầu của họ thay đổi. Vì vậy, khó có thể tách 

TTĐP ra khỏi cư dân địa phương (Mugabe. 1998: 

5). ý kiến tương tự cũng được đề cập đến trong 

một cuốn sách do Trần Quốc Vượng làm chủ 

biên cùng các đồng sự của ông khi họ bàn về vai 

trò của con người trong sự sáng tạo ra văn hoá. 

Theo họ, con người vừa là chủ thể, vừa là khách 

thể của văn hoá (Trần Quốc Vượng (chủ biên). 

2000: 9). 

Mối quan hệ giữa tri thức và người dân cũng 

được phản ánh trong các khái niệm về hệ thống 

tri thức, kể c° “b°n địa”, “truyền thỗng”, lẫn “địa 

phương”. Do đõ, nõi đến TTBĐ cũng đọng thội 

nói đến người dân bản địa. Theo điều 1, khoản 2 

của Công ước ILO 169, “cư dân ờ c²c nước đốc 

lập được coi là bản địa vì nguồn gốc của họ là từ 

các dân cư đã sống ở các nước đó, hay ở các 

TT§P  
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vùng địa lý mà nước đó trực thuộc, trong thời kỳ 

xâm chiếm và thuộc địa hoặc sự thiết lập các 

biên giới quốc gia hiện nay, những người, không 

kể thân phận hợp pháp nào của họ, vẫn duy trì 

một vài hoặc toàn bộ thể chế xã hội, kinh tế, văn 

ho², v¯ chính trị của chính hó” (Công ước ILO 

169. 1989). Tương tự như vậy, nhắc đến tri thức 

“truyền thỗng” hay “địa phương” l¯ liên đới chặt 

chẽ đến cư dân “truyền thỗng” hay “địa 

phương”. ở đây, cư dân địa phương ám chỉ, 

không quá phức tạp như khái niệm cư dân bản 

địa, những người đang sinh sống tại một địa bàn 

cụ thể nào đó.  

Như vậy, các hệ thống tri thức có mối quan 

hệ chặt chẽ với người dân vì, cũng như văn hoá 

nói chung, bản thân kiến thức không thể tự nó 

sinh ra. Trái lại, nó luôn là sản phẩm trí tuệ của 

một dân tộc, một nhóm người hay một cá nhân 

n¯o đõ. Đọng thội tìm hiểu về tri thức “b°n địa”, 

“truyền thỗng” hay “địa phương” cũng liên quan 

đến lịch sử di cư trước đây của người dân trong 

cộng đồng nghiên cứu.           

3. Tri thức địa phương và bối cảnh 

Con người tồn tại trong tự nhiên và do đó có 

mối quan hệ mật thiết với nó. Mối quan hệ giữa 

con người và tự nhiên, vì vậy, là khía cạnh căn 

bản của văn hoá. Đó là mối quan hệ đa chiều, 

thích ứng, không thích ứng, và có thể thay đổi 

(cả về mặt tự nhiên, xã hội và bản thân con 

người). Xu hướng chung của con người là thích 

ứng với môi trường tự nhiên sẵn có và chống 

chọi lại một cách tương thích các thách thức do 

chính họ tạo ra (Trần Quốc Vượng (chủ biên). 

2000: 9-30). Mặc dù các điều kiện tự nhiên 

không quyết định quá trình phát triển của xã hội 

nhưng nó tác động đến việc lựa chọn những 

phương tiện lao động của người dân và tính độc 

đáo của những tập quán trong lao động (Khổng 

Diễn.1995: 6). 

Bên cạnh đó, con người không chỉ sống cùng 

tự nhiên mà còn sống cùng với nhau. Do đó, xã 

hội của họ được thiết lập. Họ không thể sống 

tách rời khỏi xã hội đó. Trong cộng đồng của họ 

hay các xã hội thu nhỏ của họ, văn hoá, trong đó 

có tri thức, đã được sinh ra, duy trì và phát triển 

từ đời này sang đời khác (Agrawal. 1995: 416; 

Rouse. 1999). Với tư cách là một đơn vị xã hội 

cơ bản, gia đình là môi trường văn hoá đầu tiên 

cho mỗi cá nhân tiếp thu nền văn hoá của cộng 

đồng (Trần Quốc Vượng (chủ biên). 2000: 36-

41). Cùng chung quan niệm với Trần Quốc 

Vượng và các đồng sự của ông, Scoones và 

Thompson xác định vai trò vô cùng quan trọng 

của con người và xã hội của họ trong việc thấu 

hiểu, kiểm soát và sáng tạo văn hoá, kể cả TTĐP. 

C²c t²c gi° cho r´ng: “không cõ mốt kiến thức 

nào có thể tồn tại tách biệt với môi trường văn 

hoá, kinh tế hay chính trị...Kiến thức được xây 

dựng vừa mang tính xã hội, vừa mang tính chính 

trị; để nhận thức thấu đáo về nó thì cần có các 

phân tích phân biệt về mặt xã hội và sắc bén về 

mặt chính trị” (Scoones v¯ Thompson. 1994: 25).  

Mối quan hệ giữa TTĐP và bối cảnh xã hội - 

sinh thái của nó cũng được Juma (1987) chú 

trọng trong một nghiên cứu điểm về kiến thức 

của người nông dân ở Kenya. Theo ông, TTĐP 

về cây trồng và hạt giống của người dân có thể 

được hiểu tốt hơn nếu chúng ta biết rằng nó dựa 

trên một khoa học luận đặc biệt duy nhất của nền 

văn hoá của các cư dân này. Kiến thức và các 

thực hành của họ tiến triển cùng với thời gian 

như một sự thích nghi với hoàn cảnh, và những 

sức ép về môi trường, kinh tế - xã hội, và chính 

trị. Khoa học luận này cũng đã kết hợp với các 

niềm tin tôn giáo về các cây trồng và việc sử 

dụng chúng. Trong nhận thức này, tôn giáo cũng 

là một cách để tích luỹ các nguồn giá trị (Hội 

thảo IDS. 1989: 33). Ahmed (1994: 13) cũng có 

quan điểm tương tự khi ông xem xét các bối 

cảnh mà TTTT của người dân tồn tại và được tìm 

thấy. 

Tóm lại, TTĐP và cư dân địa phương có mối 

quan hệ chặt chẽ với nhau. Trong khi đó, người 

dân cũng có mối quan hệ mật thiết và sâu sắc với 

môi trường tự nhiên, kinh tế - xã hội và chính trị. 

Những môi trường này là không thể thiếu được 

đối với sự sáng tạo và phát triển văn hoá. Kết quả 

là, với tư cách là một khía cạnh của văn hoá, 

TTĐP nên được nhìn nhận như là một khối tổng 

thể nhằm diễn giải mối quan hệ giữa con người 

và tự nhiên, con người và xã hội.       

4. Phân loại tri thức địa phương  

TTĐP gồm nhiều dạng kiến thức khác nhau. 

Cũng giống như TTTT, các loại TTĐP có thể 

được phân loại dựa trên các nhân tố kèm theo, 

các triển vọng và sự thực hành kiến thức, sở hữu 
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cá nhân hay tập thể, và tình trạng hợp pháp của 

nó. TTĐP bao gồm các thông tin của con người 

về thế giới, vũ trụ luận và đời sống tâm linh, kể 

cả việc áp dụng thuật phù phép (Geertz. 1975, 

1983, 1993; Evans-Pritchard. 1993; Lý Hành 

Sơn. 2003), và về chủ nghĩa lưỡng tính 

(Edgertons). Các kiến thức này thường gắn liền 

với bối cảnh mà họ xuất hiện và tồn tại. Chẳng 

hạn như các thực hành phù phép liên quan đến sự 

chữa bệnh ma thuật hoặc các nghi lễ về thu thập 

và sử dụng cây thuốc. Các khía cạnh văn hoá và 

tôn giáo của thuật phù phép cũng được bàn đến 

trong nhiều ấn phẩm khác (Evans. 1993; 

Helman. 1990; và Brown cùng các đồng sự. 

1997).  

Ngô Đức Thịnh (1994) phân loại TTDG của 

các dân tộc thành bốn loại sau: (1) Tri thức về tự 

nhiên và môi trường; (2) Tri thức về loài người; 

(3) Truyền thống và sản xuất; và (4) Tri thức về 

quản lý cộng đồng và xã hội. Sự phân loại này 

chịu ảnh hưởng của các nhà khoa học Liên Xô cũ 

(Phạm Quang Hoan. 1999: 43). Theo một cách 

khác, Hoàng Xuân Tý cho rằng khái niệm về 

TTBĐ bao gồm rất nhiều lĩnh vực khác nhau liên 

quan đến nông lâm nghiệp, quản lý tài nguyên 

thiên nhiên và cộng đồng (1998: 11). Warren cho 

rằng mỗi xã hội có sự đa dạng các loại hệ thống 

kiến thức; một vài trong số đó liên quan đến môi 

trường tự nhiên và vật thể (chẳng hạn như cách 

phân loại đất), một số liên quan đến môi trường 

nhận thức và quan niệm, và số khác thì liên quan 

đến môi trường xã hội (như các hệ thống dòng 

họ) (Warren. 1989: 1). Trong một nghiên cứu 

khác, Warren sử dụng thuật ngữ tri thức kỹ thuật 

bản địa để giới hạn khía cạnh của TTBĐ. Theo 

ông, hệ tri thức này gồm các kiến thức về trồng 

trọt, chăn nuôi, quản lý rừng và các tài nguyên 

cộng đồng, dinh dưỡng và sức khoẻ con người, 

việc quản lý cộng đồng và việc truyền kinh 

nghiệm cho thế hệ trẻ (trích dẫn theo Hoàng 

Xuân Tý. 1998: 12-14). Phạm Quang Hoan chỉ 

ra rằng có các cấp độ khác nhau của TTĐP. Theo 

ông, “TTĐP” (hay “TTBĐ” hoặc “tri thức tốc 

ngưội”) liên quan đến tất c° c²c kiến thức, c²c 

kinh nghiệm mà một nhóm dân tộc đã tích luỹ, 

lựa chọn và trao truyền từ thế hệ này sang thế hệ 

khác. Những kiến thức như vậy đã phản ánh các 

khía cạnh khác nhau của đời sống cộng đồng và 

làm cho mỗi dân tộc có thể tồn tại, phát triển và 

thích ứng với người thay đổi trong quá khứ và 

hiện tại. Mặt khác, TTĐP còn là một kiểu phản 

hồi, ứng xử và khả năng thích nghi của một dân 

tộc đối với môi trường sinh th²i v¯ con ngưội...” 

(Phạm Quang Hoan. 1999: 43).  

Ngoài các lĩnh vực trên, tri thức về việc sử 

dụng cây cối như cây thuốc (Correa. 2001; Nông 

Trung. 1971; Trần Hồng Hạnh. 1996, 2000a, 

2000b, 2002; Lý Hành Sơn. 1999...), hoặc như 

việc bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển nông 

lâm nghiệp bền vững (Watson và Eyzaguirre 

(chủ biên). 2002; Bunning và Hill. 1996; 

Tajahjadi. 1998; Warren. 1992; Sobey (chủ 

biên). 1997; FAO. 1998a, 2003b; Rusgiarto. 

2002) cũng được đặc biệt quan tâm. 

ở những nước đang phát triển, các thực hành 

nông nghiệp của người dân nông thôn và các 

kiến thức liên quan đến vấn đề này rất phong phú 

và đa dạng. Những kiến thức này được đề cập 

khá phổ biến trong các nghiên cứu về nạn đói, sự 

nghèo nàn và phát triển (Chambers, Pacey, và 

Thrupp (chủ biên) 1989; Scoonse và Thompson 

(chủ biên). 1994; Akhter. 2001; FAO. 1990, 

2000a; Garforth. 2001; Polestico, Quizon, và 

Hildemann. 1998; Trần Bình. 2001). Một khía 

cạnh khác của TTĐP về các thực hành nông 

nghiệp là sự phân loại và sử dụng đất. Để thảo 

luận về sự đổi mới và TTĐP của các nông dân ở 

các nước thuộc thế giới thứ ba, nhiều bình luận 

của các nhà khoa học về TTĐP đều liên quan 

đến các hệ thống phân loại cây trồng và đất đai 

của người nông dân. Cư dân địa phương sử dụng 

nhiều sự phân loại trong các phần khác nhau của 

thế giới để mô tả các loại đất, phong cảnh, cây 

trồng, các loài thực vật hoang và các nguồn tài 

nguyên khác. Cách phân loại và đặt tên của 

người dân thường khác cách mà các nhà khoa 

học thực hiện (Hội thảo IDS. 1989: 31; Bùi Minh 

Đạo. 1999; Trần Bình. 2001).  

Nhìn chung, TTĐP liên quan đến nhiều vấn 

đề khác nhau của cuộc sống con người, từ quá 

trình sản xuất nông nghiệp, các kỹ thuật, đến đời 

sống tâm linh và nghệ thuật của các cư dân địa 

phương. TTĐP có thể được sở hữu bởi một cá 

nhân, hoặc một vài thành viên hay tất cả các 

thành viên của một nhóm người (kiến thức thông 
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thường hay kiến thức phổ biến) (Correa. 2001: 

4). Điều này cũng tương tự như ba lĩnh vực 

chồng chéo của chăm sóc sức khoẻ: đại chúng, 

dân gian, và chuyên nghiệp mà Kleinman đề 

xuất (1980). Tương quan với ba lĩnh vực này, có 

ba loại kiến thức: đại chúng, dân gian và chuyên 

nghiệp (xem: Helman. 1990: 55). 

Theo quan điểm của tôi, chúng ta không nên 

quá đề cao hay đánh giá thấp bất kỳ hệ tri thức 

nào, hiện đại hay địa phương, bởi vì mỗi hệ 

thống đều có những ưu điểm và nhược điểm của 

nó. Chúng ta nên đánh giá một cách khách quan 

các đặc tính của nó, cả mặt tích cực lẫn tiêu cực. 

Các nỗ lực hiện đại hoá TTĐP có thể hạ thấp giá 

trị của nó. Tuy nhiên, cũng cần thiết phải nhìn 

nhận những hạn chế của TTĐP nhằm giúp tạo ra 

quan điểm cân bằng về hệ tri thức này, sự đổi 

mới của người dân địa phương và những triển 

vọng của họ. Bên cạnh đó, với tư cách là một 

phần của các hệ thống văn hoá, không có một tri 

thức nào là nghiễm nhiên cao hơn một tri thức 

khác bởi vì không có một nền văn hoá nào đương 

nhiên cao hơn một nền văn hoá khác. Bên cạnh 

đó, các kiến thức của người dân phản ánh khả 

năng thích ứng cao với điều kiện môi trường tự 

nhiên cũng như phù hợp với tập quán và xã hội 

của họ. Việc kết hợp các kiến thức địa phương 

với các kiến thức kỹ thuật hiện đại là một giải 

pháp tốt, cần thiết và thích đáng để đưa lại tính 

hiệu quả cao cho các dự án phát triển ở vùng 

nông thôn và miền núi.     
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